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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

MÔN: ĐỊA LÍ 8
I.  Lý thuyết 

Câu 1: Trình bày vị trí địa lí, địa hình khoáng sản, dân cư, kinh tế, chính trị của khu vực Tây Nam Á
a. Vị trí:

- Từ 120B- 420B, 26 §- 73 §  => Thuộc đới nóng và cận nhiệt 

- Có một số biển và vịnh bao bọc : vịnh Péc xích, biển Caxpi Biển Đen,  Địa trung Hải, Bỉển Đỏ, biển A Ráp . 

- Giáp khu vực Trung á, nam ¸

- Nằm ở ngã 3 của 3 châu lục: ¸ , Phi,  âu. 

->  Tây nam á có vị trí chiến lược quan trọng:  án ngữ con đường giao thông trên biển từ Địa Trung Hải sang ấn Độ Dương qua kênh đào Xuyê
b. Địa hình , khí hậu, sông ngòi

 - Khu vực có nhiều núi và sơn nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp 
        + Núi tập trung Đông bắc và Tây nam tập trung nhiều núi cao và đồ sộ 

        +  ở giữa đồng bằng Lưỡng Hà màu mỡ

-  Phần lớn có khí hậu khô hạn, sông ngòi ít.

- Cảnh quan thảo nguyên khô hoang mạc và bán hoang mạc chiếm S lớn. 
- Có nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng là dầu mỏ  khí đốt, có trữ lượng rất lớn tập trung ở đồng bằng Lưỡng Hà và ven vịnh Péc xích
c. Dân cư

- Dân số: 286 tr người , chủ yếu là người A rập theo đạo hồi 
- Phân bố không đều tập trung đông ở ven biển các thung lũng có mưa 

-  Tỷ lệ dân thành thị ca
d. Kinh tế chính – trị 

- CN khai thác và chế biến  dầu mỏrất phát triển đóng vai trò chủ yếu trong nền kinh tế

- Là khu vực xuất khẩu dầu mỏ nhiều nhất thế giới.
* Những khó khăn
- Chính trị không ổn định đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế 

 đời sống khu vực
Câu 2: Trình bày vị trí địa lí, địa hình của khu vực Nam Á
a. Vị trí địa lý

- Nằm từ 80B -370B 
- Nằm ở phía Nam của Châu Á, có 3 mặt giáp biển và đại dương (Ấn Độ Dương, biển A – ráp, vịnh Ben - gan)

b. Địa hình 

- Có ba miền địa hình khác nhau 

    +  Phía bắc: là hệ thång nói hy ma lay a cao đồ sộ chạy theo hướng TB - ĐN kéo dài gần 2600km ,  rông TB từ 320 - 400 km, gồm nhiều dãy nói chạy song song
      + Ở giữa: là đồng bằng ấn Hằng réngvµ bằng phẳng nhất lục địa Á- Âu dài 3000 km vfa rộng từ 250-350km
      + Phía nam: là sơn nguyên đê Can với 2 rìa được nâng cao tạo thành 2 dãy Gát Tây và Gát Đông .
Câu 3: Trình bày đặc điểm khí hậu của Nam Á? Giải thích nguyên nhân dẫn đén sự phân bố mưa không đều ở khu vực Nam Á
a. Khí hậu 

- Nam ¸ nằm có khí hậu nhiệt đới gió mùa . Là khu vực có khí hậu nhiều mưa nhất trên thế giới.
- Do ảnh hưởng sâu sắc của địa hình nên lượng mưa phân bố không đồng đều.
          +  Nơi mưa nhiều nhất:  . là sườn phía đông dãy Hy-ma-lay-a, vùng châu thổ sông Hằng và ven biển của bán đảo Ấn Độ, đặc biệt là Se- ra-pun –di – vùng đông bắc Ấn Độ có lượng mưa từ 11000 mm -12000 mm/năm

           + Những vùng ít mưa: vùng nội địa thuộc sơn nguyên Đê – can , vùng Tây Bắc bán đảo Ấn Độ , vùng hạ lưu sông Ấn.

- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
b.  Nguyên nhân: chủ yếu do ảnh hưởng của địa hình kết hợp với  tác động của gió mùa Tây Nam

- Dãy Hy-ma-lay-a đồ sộ kéo dài , ngăn cản gió mùa Tây Nam  từ biển thổi vào chút hết ở sườn Nam , lượng mưa trung bình từ 200mm - 3000mm /năm , trong khi phía  bên kia , trên sơn nguyên Tây Tạng , khí hậu rất khô hạn , lượng mưa trung bình dưới 100mm

- Miền đồng bằng Ấn-  Hằng  nằm giữa khu vực núi  Hy-ma-lay-a và sơn nguyên Đê – can như một hành lang  hứng gió Tây Nam từ biển thổi vào qua đồng bằng châu thổ sông Hằng nên có lượng mưa lớn. Gặp núi , gió chuyển theo hướng tây bắc , mưa tiếp tục đổ xuống đồng bằng chân núi , nhưng lượng mưa ngày càng kém đi.

- Sườn Đông dãy Gát Tây trực tiếp đón gió Tây Nam nên có lượng mưa lớn , bên kia sườn Đông sơn nguyên Đê – can có lượng mưa nhỏ

- Do chịu ảnh hưởng của gió Tây và Tây Bắc từ sơn nguyên I- ran thổi tới rất khô và rất nóng nên hoang mạc Tha ít mưa.
Câu 4: Hãy cho biết các sông ngòi và cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á:
- Nam Á có nhiều sông lớn: S, Ấn, S Hằng, S. Pramaputs
- Các cảnh quan tự nhiên chính :  Rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh quan nói cao  
Câu 5: Hãy nhận xét số dân, sự  phân bố dân cư  của  khu vực Nam Á
-Số dân: :  Nam ¸ là một trong những khu vực đông dân nhất châu ¸. ( 1,808 tỷ người năm 2013)
- Mật độ dân số cao nhất thế giới: 402 người/km2
- Dân cư phân bố không đều tập trung đông ở đồng bằng và khu vực có mưa, ven biển, thưa ở vùng Tây Bắc và trên sơn nguyên Đê Can 
- Dân cư chủ yếu theo  Ấn Đé giáo, Hồi giáo 
Câu 6:  Hãy trình bày vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á
a. Vị trí địa lí và phạm vi khu vực 

- Khu vực Đông Á gồm 2 bộ phận : phần đất liên và hải đảo
            + Phần đất liền:  gồm Trung quốc và bán đảo Triều Tiên 

            + Phần hải đảo:  gồm quần đảo Nhật Bản , đảo Đài Loan, và đảo Hải Nam

- Đông Á tiếp giáp với Thái Bình Dương và các biển : Nhật Bản, Hoàng Hải, Hoa Đông, Biển Đông, vịnh Ben Gan.

Câu 7:  Hãy phân biệt sự khác nhâu về  khí hậu , địa hình giữa phần đất liền và hải đảo của khu vực của khu vực Đông  Á ?
a, Địa hình
* Phần đất liền : chiếm tới 83,7% diện tích lãnh thổ, địa hình đa dạng
-  Ở phía Tây Trung Quốc gồm các hệ thống  núi, sơn nguyên cao hiểm trở, các bồn địa rộng .Nhiều núi có băng hà bao phủ quanh năm . Dãy Hy-ma-lay-a có đỉnh  Chô- mô- lung – ma được mệnh danh là “nóc nhà thế giới” ( cao 8848m). 
-  Ở phía đông  Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên là các vùng đồi núi thấp xen các đồng bằng rộng
* Phần hải đảo 
-  Nằm trong vành đai lửa  Thái Bình Dương

- Là miền núi trẻ có nhiều động đất núi lửa hoạt động mạnh

b. Khí hậu

- Nửa phía đông và phần hải đảo trong năm có 2 mùa gió khác nhau

  + Mùa đôngcó gió Tây Bắc  thời tiết khô lạnh( riêng Nhật Bản vẫn có mưa do gió Tây bắc đi qua biển)

   + Mùa hạ có gió mùa Đông Nam từ biển thổi vào , thời tiết mát mẻ, ẩm và mưa nhiều

- Nửa phía Tây phần đất liền có khí hậu khô hạn quanh năm
- Là miền núi trẻ có nhiều động đất núi lửa hoạt động mạnh

Câu 8: Hãy nêu những ngành  sản xuất công nghiệp  của Nhật Bản  đứng hàng đầu thế giới.
*  Nhật Bản:  là nước công nghiệp phát triển cao 

    -  Các ngành công nghiệp hang đầu của Nhật Bản : là chế tạo ô tô, tàu biển, điện tử, sản xuất hang tiêu dùng 

    - Hiện Nhật Bản là cường quốc đứng thứ 2 thế giới sau Hoa Kì. 

    - Người Nhật Bản có thu nhập rất cao, chất lượng cuộc sống cao và ổn định
II.  Bài tập
- Nhận xét bảng số liệu dân số các khu vực châu Á
                           - Vẽ biểu đồ tròn

        BGH duyệt                              Tổ CM                                    Nhóm CM

Đỗ Thị Thu Hoài                     Nguyễn Thị Nguyệt                Nguyễn Thị Tố Loan 
